
 

Lý luận sáng tạo của đảng cộng sản việt nam  
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xi 

Trần nguyên trung(*) 
la hồng(**), mông đoạt(***) 

LTS: Thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI 
được giới lý luận Trung Quốc rất quan tâm. Bài viết này là của ba 
tác giả Quảng Tây có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam. Các tác 
giả trực tiếp gửi đăng ở tạp chí tiếng Việt. Xin giới thiệu để bạn đọc 
tham khảo. 

ưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XI (Đại hội XI) được 
tổ chức thành công từ ngày 12 đến ngày 
19/1/2011. Đại hội đã thông qua những 
văn kiện: "Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ 
sung, phát triển năm 2011)" dưới đây 
gọi tắt là Cương lĩnh năm 2011; Chiến 
lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-
2020; Phương hướng nhiệm vụ 5 năm 
2011-2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, 
sửa đổi). Đại hội cũng tổng kết một cách 
có hệ thống những bài học kinh nghiệm 
lịch sử trong xây dựng Đảng 80 năm, 
chỉ ra những khó khăn trước mắt, phân 
tích tình thái phát triển, quy hoạch 
nhiệm vụ mục tiêu phát triển, đề ra 
quan điểm mới, tư tưởng mới, phương 
pháp mới, tập trung thể hiện những 
thành quả trong đổi mới lý luận của Đại 
hội X đến nay, xác định rõ phương 
hướng cho phát triển và đổi mới của 
Việt Nam trong tương lai.  

I. Tổng kết khoa học và khái quát lý luận về kinh 
nghiệm thực tiễn 80 năm cách mạng Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

Thành lập từ năm 1930 đến nay, 
khi tổ chức Đại hội lần thứ XI, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã trải qua quãng 
đường 80 năm đấu tranh cách mạng 
gian khổ và kiến thiết đổi mới khó 
khăn. Cách mạng tháng(*)Tám năm 
1945 thắng lợi đã chấm dứt chủ nghĩa 
thực dân và chế độ phong kiến, thành 
lập nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa.(**)Sau khi giành thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh chống Mỹ giải phóng đất 
nước, năm 1986,(***)Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo nhân dân tiến hành đổi 
mới, mở cửa, xây dựng công nghiệp hóa 

                                           
(*) GS. TS., Viện trưởng Học viện quan hệ quốc tế 
và chính trị học, Đại học Dân tộc Quảng Tây, 
Trung Quốc. 
(**) TS., chuyên ngành Tiếng Việt, Đại học Dân 
tộc Quảng Tây, Trung Quốc. 
(***) TS., chuyên ngành lý luận chính trị học, Đại 
học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc. 
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(CNH), hiện đại hóa (HĐH), từng bước 
quá độ lên CNXH, đã giành được những 
thành tựu to lớn được cả thế giới chú ý. 

Trong 80 năm phấn đấu, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm phong phú, là tài sản quý 
báu cho việc xây dựng Việt Nam trở 
thành một nước CNH, HĐH. Trên cơ sở 
đó, Đại hội XI lần đầu tiên tổng kết 
khoa học và khái quát lý luận về kinh 
nghiệm 80 năm cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Báo cáo tại Đại hội 
XI còn tổng kết kinh nghiệm công cuộc 
đổi mới của Đảng, tức là trong bất cứ 
trường hợp nào, cũng phải kiên trì 
đường lối, mục tiêu đổi mới của Đảng, 
vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đồng thời kiên trì mục tiêu độc lập dân 
tộc và CNXH; chú trọng tăng cường 
hiệu quả và phát triển bền vững, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng 
kinh tế, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ 
mô; chú trọng sự phối hợp giữa tăng 
trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã 
hội; chú trọng xây dựng và củng cố 
Đảng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, chú trọng phối hợp giữa phát huy 
dân chủ và tăng cường kỷ luật, kiên trì 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng 
cường quan hệ chặt chẽ với nhân dân, 
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ 
của người dân, dựa vào nhân dân để xây 
dựng Đảng; công tác lãnh đạo và hướng 
dẫn phải nhạy cảm, linh hoạt, mạnh mẽ, 
sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế 
của đất nước, tăng cường công tác tuyên 
truyền, phát huy sức mạnh của toàn thể 
xã hội và hệ thống chính trị (1). 

Đại hội XI tổng kết một cách hệ 
thống kinh nghiệm thực tiễn trong xây 
dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm,  
đã khẳng định lại thực tiễn lịch sử, việc 

khái quát lý luận đổi mới quy luật về 
cách mạng và xây dựng chỉ đạo đúng 
đắn cho đất nước trong tương lai. Việc 
tổng kết kinh nghiệm của Đại hội Đảng 
lần thứ XI đã bày tỏ rằng Việt Nam sẽ 
kiên định lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh với tư tưởng chỉ 
đạo là kiên trì sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, kiên trì dựa vào lực 
lượng đoàn kết toàn dân tộc và nhân 
dân, kiên trì không thay đổi đi lên 
CNXH, và sẽ kiên định đường lối và 
chính sách của công cuộc đổi mới. 
Thành quả các lý luận sẽ trở thành sức 
mạnh tinh thần quan trọng để Việt 
Nam phát triển. 

II. Phát triển hơn nữa lý luận cơ bản trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH 

1. Khẳng định rõ hơn nữa Việt Nam 
đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

Đại hội VII đã chỉ ra Việt Nam đang 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH, tuy 
nhiên giới lý luận và chính trị có những 
quan điểm khác nhau về bản chất xã 
hội của Việt Nam, đặc biệt xã hội Việt 
Nam đang trong thời kỳ nào. Tổng bí 
thư Nông Đức Mạnh đã trả lời chính 
thức đối với những tranh luận này trong 
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại 
hội XI, nhấn mạnh rằng "đi lên CNXH 
là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa 
chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp 
với xu thế phát triển lịch sử" thể hiện ở 
việc đưa đất nước đi lên con đường 
XHCN là sự lựa chọn đúng đắn của 
Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên 
nguyện vọng của nhân dân, là sự tất 
yếu của lịch sử.  

Việt Nam đã đạt được những thắng 
lợi trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Năm 
2010, GDP của Việt Nam đã đạt 106 tỷ 
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USD, GDP bình quân đầu người theo 
giá thực tế đạt khoảng 1.168 USD, đã ra 
khỏi hàng ngũ các nước kém phát triển. 
Đại hội Đảng lần thứ XI làm rõ hơn nữa 
mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành tới 
năm 2020, xác định quan điểm phát 
triển và mục tiêu chiến lược, đồng thời 
giải thích CNXH Việt Nam bằng một 
cách mới, rằng "xã hội XHCN mà nhân 
dân ta xây dựng là một xã hội: Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền 
kinh tế phát triển cao dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và chế độ công 
hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu(∗); 
Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc; Con người có cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát 
triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng 
đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn 
trọng và giúp nhau cùng phát triển; Có 
Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo; Có quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với các nước trên thế 
giới" (2) đã trình bày một cách có hệ 
thống những quan điểm mới, tư tưởng 
mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
CNXH, làm giàu thêm nội dung cho lý 
luận thời đại thời kỳ quá độ lên CNXH. 

2. Xác định các phương hướng cơ 
bản và mục tiêu tổng quát trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH 

Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định 
mục tiêu tổng thể trong 40 năm tới: 
"Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ 
quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ 
bản nền tảng kinh tế của CNXH với 
kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư 

                                           
(∗)
 Trong bản Cương lĩnh chính thức được Đại hội 

thông qua, cụm từ “chế độ công hữu về các tư liệu 
sản xuất chủ yếu” đã được thay thế bằng cụm từ 
“quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp” (BBT). 

tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để 
nước ta trở thành một nước XHCN ngày 
càng phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến 
giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta 
phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta 
trở thành một nước công nghiệp hiện 
đại, theo định hướng XHCN". Đưa ra 
mục tiêu cụ thể về kinh tế, văn hóa, xã 
hội và môi trường như: "Phấn đấu đạt 
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) bình quân 7-8%/năm. GDP 
năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 
2,2 lần so với năm 2010. GDP bình quân 
đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 
3.000 USD (2). 

Đồng thời với việc xác định 8 
phương hướng cơ bản nhằm hoàn thành 
các nhiệm vụ mục tiêu thời kỳ quá độ 
lên CNXH, Đại hội XI còn nhấn mạnh 
"phải đặc biệt chú trọng nắm vững và 
giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: Quan 
hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; 
Giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính 
trị; Giữa kinh tế thị trường và định 
hướng XHCN; Giữa phát triển lực lượng 
sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng 
bước quan hệ sản xuất XHCN; Giữa 
tăng trưởng kinh tế và phát triển văn 
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội; Giữa xây dựng CNXH và bảo vệ tổ 
quốc XHCN; Giữa độc lập tự chủ và hội 
nhập quốc tế; Giữa Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ" (2).  

Xét từ những phương diện quan hệ 
sản xuất, lực lượng sản xuất, cho đến 
những mâu thuẫn cơ bản trong quá 
trình phát triển xã hội, tám mối quan 
hệ thể hiện một cách sâu sắc vấn đề mà 
Việt Nam gặp phải hiện tại cũng như 
sau này, nó liên quan đến lợi ích cơ bản 
của nhân dân, vị trí cầm quyền của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng ảnh 
hưởng đến thiết lập và thực hiện 
CNXH. Đại hội nêu ra tám mối quan hệ 



20  Thông tin Khoa học xã hội, số 11.2011 

lớn, thể hiện một cách đầy đủ nhận thức 
của Đảng Cộng sản Việt Nam với lý 
luận về CNXH đang ngày càng đi vào 
chiều sâu. 

III. Phong phú hơn nữa nội dung của nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN 

1. Kiên định nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN 

Trong và ngoài Đảng vẫn còn tồn tại 
những quan điểm khác nhau về bản 
chất của nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. Đại hội XI đã trả lời 
chính thức về vấn đề nêu trên, khi tổng 
kết kinh nghiệm về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội X đã chỉ ra: "Trong bất kỳ 
điều kiện và tình huống nào, phải kiên 
trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi 
mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và CNXH". Đồng thời 
giải thích một cách khoa học hơn nữa về 
bản chất và nội dung của nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN: "Nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 
nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; vừa 
vận động theo những quy luật của kinh 
tế thị trường, vừa được dẫn dắt, chi phối 
bởi các nguyên tắc và bản chất của 
CNXH" (2). Điều này thể hiện rõ sự 
lãnh đạo nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN của Đảng, sự phân công 
chỉ đạo bản chất và nguyên tắc của 
XHCN, cũng như tuân theo các quy luật 
của nền kinh tế thị trường, xác định rõ 
hơn nữa khái niệm của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, khẳng định 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN là cơ sở lý luận và mô hình cụ 
thể của Việt Nam trong việc xây dựng 

nền kinh tế XHCN, đồng thời đóng vai 
trò định hướng chiến lược trong việc 
phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH. 

Bên cạnh đó, để đi sâu thực hiện 
mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân 
làm chủ", Đại hội XI đã đưa ra những 
điều chỉnh đối với nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN:  

1/ Khẳng định tiếp tục kiên trì theo 
con đường XHCN, tăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước về kinh tế.   

2/ Khẳng định Việt Nam đang trong 
thời kỳ quá độ lên CNXH, kiên trì phát 
triển các thành phần kinh tế, yêu cầu 
"các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan 
kết với nhau hình thành nên các tổ chức 
kinh tế đa dạng ngày càng phát triển".  

3/ Chú trọng kết hợp chặt chẽ kinh 
tế và công bằng xã hội, đòi hỏi các thành 
phần kinh tế cũng như các chủ thể kinh 
tế đều được coi trọng, hợp tác và cạnh 
tranh, lấy thành quả lao động và hiệu 
quả kinh tế là hình thức phân phối 
chính và kết hợp với các hình thức phân 
phối khác để đảm bảo tính công bằng, 
đồng thời phát huy quyền dân chủ và 
quyền làm chủ của người dân trong lĩnh 
vực kinh tế, đảm bảo bình đẳng nghĩa 
vụ và quyền lợi của công dân.  

4/ Giữ vững, tăng cường tính độc 
lập, tự chủ của nền kinh tế, chủ động 
hội nhập quốc tế.  

2. Từng bước phát triển nền kinh tế 
nhiều hình thức sở hữu 

Đại hội XI xác định, nền kinh tế 
Việt Nam có 4 thành phần kinh tế (kinh 
tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư 
nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài), trong đó, kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và 
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kinh tế tập thể là nền móng của nền 
kinh tế quốc dân. Đại hội cũng nhấn 
mạnh đẩy mạnh đổi mới, cải cách, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước; xây dựng một số tập 
đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó 
sở hữu nhà nước đóng vai trò chi phối. 
Nhấn mạnh sự phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần nhưng vẫn giữ được 
định hướng XHCN. 

3. Tăng cường đổi mới những thể 
chế kinh tế có liên quan 

Phát triển kinh tế thị trường gắn 
liền với phát triển các yếu tố thị trường 
và loại hình thị trường. Vì vậy Đại hội 
Đảng lần thứ XI đã nhấn mạnh "phát 
triển đồng bộ các yếu tố thị trường và 
các loại thị trường", yêu cầu hoàn thiện 
pháp luật pháp chế, làm cho hoạt động 
kinh doanh phù hợp với yêu cầu trong 
nước và quốc tế, đổi mới các cơ chế đáp 
ứng ngày càng phù hợp với phát triển 
kinh tế. Tập trung vào các nhiệm vụ 
như: tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền tệ, 
tín dụng, ngoại tệ; đổi mới và hoàn thiện 
các cơ chế về quyền sử dụng đất đai; 
điều chỉnh chế độ phân công lao động.  

IV. Đổi mới tư duy lý luận về mô hình tăng trưởng 
kinh tế 

Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Việt 
Nam lần thứ XI lần đầu tiên nêu ra việc 
đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và 
cơ cấu lại nền kinh tế, theo hướng: điều 
chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tối 
ưu hóa cơ cấu công nghiệp, điều chỉnh 
cấu trúc giữa các khu vực kinh tế. Từ 
góc độ lý luận kinh tế, chúng ta có thể 
dự đoán rằng đó là bước ngoặt của nền 
kinh tế Việt Nam từ điều chỉnh chiến 
lược kinh tế sang điều chỉnh chiến lược 
cơ cấu kinh tế. 

1. Đổi mới mô hình tăng trưởng 
kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế, thúc 

đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững 

Đối với tình trạng lệ thuộc vào tài 
nguyên để tăng trưởng kinh tế, Báo cáo 
chính trị tại Đại hội XI do Tổng bí thư 
Nông Đức Mạnh trình bày đã đề ra lý 
luận đổi mới mô hình tăng trưởng kinh 
tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng 
sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng 
và chiều sâu. Mô hình này còn thể hiện 
ở tư duy mới lấy việc chủ yếu dựa vào 
tiến bộ khoa học, công nghệ, nguồn 
nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm 
làm lợi thế cạnh tranh mới; từ xuất 
khẩu các sản phẩm sử dụng lao động 
giá rẻ sang chuyên sản xuất các sản 
phẩm chế biến và sản phẩm gia công có 
giá trị kinh tế cao, tăng sức cạnh tranh 
của sản phẩm; từ ngành công nghiệp 
lắp ráp chuyển sang công nghiệp sản 
xuất, chế biến (xem: 2).  

Đề xuất khai thác tối đa thị trường 
trong nước cũng là một điểm mới của tư 
duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt 
Nam tại Đại hội XI. Từ thúc đẩy kinh tế 
chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu 
chuyển sang đồng bộ phát triển hai thị 
trường trong nước và ngoài nước, chú 
trọng khai thác thị trường trong nước, 
mở rộng nhu cầu trong nước, điều chỉnh 
cơ cấu nhu cầu tổng thể trong và ngoài 
nước và cơ cấu đầu tư-tiêu thụ, tiếp tục 
phong phú hơn nữa nội dung của điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế. Đồng thời nhấn 
mạnh phải thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài để nâng cấp công nghiệp, khuyến 
khích đầu tư vào các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ công nghệ 
cao và các giải pháp đổi mới công nghệ, 
chế tạo sản phẩm mới, tham gia ngày 
càng nhiều và có hiệu quả vào những 
khâu, công đoạn có hàm lượng khoa học, 
tham gia rộng rãi và có hiệu quả vào 
phân công quốc tế và dây chuyền sản 
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xuất có khả năng tăng trưởng và công 
nghệ cao, thúc đẩy và thay đổi phương 
thức tăng trưởng và điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế. 

2. Phát triển công nghiệp theo hướng 
hiện đại, nâng cao khả năng độc lập, tự 
chủ của nền kinh tế 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trở 
thành nước công nghiệp vào năm 2020, 
Đại hội XI nhấn mạnh phải phát triển 
công nghiệp, nỗ lực nâng cao khả năng 
tự chủ của phát triển công nghiệp, giảm 
bớt sự phụ thuộc về nguyên vật liệu, thị 
trường, công nghệ và thương hiệu của 
nước ngoài, nâng cao khả năng độc lập, 
tự chủ của nền kinh tế. 

Mặc dù Việt Nam đã trải qua một 
quá trình CNH 15 năm, nhưng vẫn 
trong giai đoạn đầu của quá trình này, 
các cơ sở công nghiệp còn yếu kém, cơ 
cấu bất hợp lý, sản xuất công nghiệp 
chủ yếu dựa trên sắt thép, dệt may, da 
giày, điện lực và dầu thô, cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật và giao thông chưa theo kịp với 
sự phát triển của công nghiệp. Tình 
hình này không có lợi cho xây dựng một 
số ngành công nghiệp như lọc dầu, điện, 
cảng và tạo ra khoảng cách lớn cho mục 
tiêu trở thành một nước công nghiệp 
hiện đại vào năm 2020 của Việt Nam. 
Để thay đổi tình trạng công nghiệp 
chậm phát triển, Đại hội XI đã đề ra 
biện pháp mới để tăng tốc quá trình 
CNH, H§H:  

Thứ nhất, phát triển mạnh công 
nghiệp và xây dựng theo hướng hiện 
đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước 
công nghiệp và nâng cao khả năng độc 
lập, tự chủ của nền kinh tế. Ưu tiên 
phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh 
tranh thuộc các ngành công nghiệp công 
nghệ cao, công nghiệp cơ khí, chế biến, 
công nghiệp năng lượng, luyện kim, hoá 

chất, công nghiệp công nghệ thông tin 
và truyền thông. Phát triển mạnh công 
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp, nông thôn.  

Thứ hai, phát triển nông nghiệp 
toàn diện, hiệu quả, bền vững theo 
hướng CNH, HĐH, phát huy ưu thế của 
nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải 
quyết tốt các vấn đề nông dân, nông 
thôn. Khuyến khích tập trung ruộng 
đất, áp dụng tiến bộ khoa học, công 
nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp 
hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao. Gắn sản xuất với chế biến 
và tiêu thụ, mở rộng xuất khẩu. Xây 
dựng nông thôn mới theo hướng văn 
minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nông dân.  

Thứ ba, phát triển mạnh các ngành 
dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị gia 
tăng cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh 
tranh như các dịch vụ tài chính, ngân 
hàng, thương mại, du lịch, viễn thông, 
vận tải, y tế, giáo dục, khoa học, công 
nghệ. Hình thành một số trung tâm 
dịch vụ lớn ở các vùng, trong đó có trung 
tâm tầm cỡ khu vực và quốc tế.  

Thứ tư, tập trung xây dựng, tạo 
bước đột phá về kết cấu hạ tầng. Hoàn 
thiện quy hoạch hệ thống kết cấu hạ 
tầng cả nước. Tập trung các nguồn lực 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao 
thông thiết yếu. HĐH một số sân bay, 
cảng biển quan trọng. Phát triển đồng 
bộ, từng bước hiện đại hệ thống thuỷ lợi; 
xây dựng, củng cố hệ thống đê biển, các 
công trình ngăn, xả lũ, hệ thống cung 
cấp nước sạch, các công trình xử lý nước 
thải, bảo vệ môi trường.  

3. Nhấn mạnh phát triển kinh tế-xã 
hội hài hòa giữa đô thị và nông thôn 

Bên cạnh đổi mới mô hình tăng 
trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, Đại hội 
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XI còn nhấn mạnh phát triển kinh tế-xã 
hội hài hòa giữa các khu vực đô thị và 
nông thôn. 

Để giải quyết những mâu thuẫn nổi 
bật về khoảng cách giữa đô thị và nông 
thôn trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, 
Đại hội XI đưa ra việc phối hợp giữa đô 
thị và nông thôn, xử lý tốt mối quan hệ 
giữa đô thị hóa và HĐH nông thôn, khai 
thác tiềm năng nông nghiệp kết hợp với 
việc phát triển các ngành công nghiệp 
hỗ trợ nông nghiệp, đẩy mạnh việc hình 
thành cục diện phát triển hỗ trợ lẫn 
nhau giữa thành thị và nông thôn. Kết 
hợp điều kiện về môi trường tự nhiên và 
trình độ phát triển kinh tế của các khu 
vực khác nhau, xác định các chiến lược 
phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện 
của các địa phương trên các vùng đồng 
bằng, miền núi và trung du, ven biển và 
hải đảo, trong đó, vùng đồng bằng phát 
triển các khu công nghiệp, dịch vụ và 
nông nghiệp mới, vùng núi và trung du 
phát triển xây dựng thủy điện và lâm 
nghiệp, ven biển và hải đảo phát triển 
kinh tế đảo và đánh bắt xa bờ, thúc đẩy 
sự phát triển ngành nghề có sức cạnh 
tranh của tất cả các vùng, tránh việc 
trùng lặp cơ cấu công nghiệp và qua đó 
tạo sự phát triển của kinh tế khu vực. 

Đồng thời chú trọng việc tối ưu hóa 
cơ cấu ngành nghề kinh tế của các khu 
vực, có tầm nhìn xa hơn trong việc phát 
huy các tiềm năng và lợi thế của khu 
vực, tăng cường theo quy hoạch sự phối 
hợp, hợp tác giữa các địa phương trong 
khu vực để từng bước thu hẹp khoảng 
cách giữa các vùng.  

V. Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc 

1. Phát huy dân chủ XHCN 

Đại hội XI đưa ra lý luận khái quát 
mới về kinh nghiệm thực tiễn trong xây 

dựng dân chủ từ sau Đại hội X của 
Đảng đến nay: "Dân chủ XHCN là bản 
chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa 
là động lực của sự phát triển đất nước. 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền 
dân chủ XHCN, đảm bảo tất cả quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân" (2). 
Nhấn mạnh nhà nước dân chủ XHCN là 
của dân, do dân, vì dân, Đại hội XI đã 
tạo ra cơ chế hợp lý để phát huy tài 
năng trí tuệ của nhân dân, đưa ra 
những động lực mạnh mẽ cho việc xây 
dựng đất nước. Giải trình toàn diện về 
bản chất, vị thế, vai trò, hình thức thực 
hiện và đảm bảo của chế độ dân chủ 
XHCN, làm giàu thêm nội dung của dân 
chủ XHCN, bày tỏ rõ nhận thức của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân 
chủ XHCN đã lên một tầm cao mới. 

Đồng thời, Đại hội Đảng lần thứ XI 
còn xác định nhiệm vụ xây dựng nền 
dân chủ XHCN, yêu cầu nâng cao nhận 
thức của công dân về quyền lợi và nghĩa 
vụ, nâng cao năng lực làm chủ và tham 
gia quản lý xã hội của nhân dân, phát 
huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công 
dân, tăng cường trật tự xã hội; có cơ chế 
và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và 
trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm 
phạm quyền dân chủ của công dân; giữ 
nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi 
hành động xâm phạm lợi ích của Tổ 
quốc và của nhân dân. 

2. Phát huy dân chủ XHCN cần 
phải thống nhất với sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc 

Về phương diện xây dựng dân chủ, 
một lý luận sáng tạo quan trọng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là nhận thức 
một cách sâu sắc về mối quan hệ giữa 
nêu cao dân chủ và đoàn kết dân tộc, 
nhấn mạnh tính thống nhất của cả hai 
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lĩnh vực. Việt Nam là một quốc gia đa 
dân tộc gồm 54 dân tộc, phát huy dân 
chủ phải gắn liền với phát huy trí tuệ và 
tăng cường đoàn kết các dân tộc. "Đại 
đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến 
lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn 
sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân 
tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng 
lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc" (2). 

Trong khi đó, các thế lực thù địch 
thường lợi dụng "phát huy dân chủ" để 
tạo nên mâu thuẫn dân tộc. Một số 
phần tử phản động lợi dụng các phương 
tiện truyền thông như báo chí, truyền 
hình, Internet, cho đến các sự kiện 
mang tính tập thể xã hội, truyền bá một 
số lượng lớn tài liệu phản động chống lại 
đường lối và chính sách của Việt Nam, 
nhằm gây những mâu thuẫn nội bộ 
trong nhân dân, mưu đồ gây ra mâu 
thuẫn và xung đột dân tộc. Nhìn nhận 
sâu sắc về những tồn tại đó, Báo cáo 
chính trị do Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh trình bày khẳng định “Lấy mục 
tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà 
bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh làm điểm tương đồng; 
xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, 
thành phần giai cấp, chấp nhận những 
điểm khác nhau không trái với lợi ích 
chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân 
tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan 
dung... để tập hợp, đoàn kết mọi người 
vào mặt trận chung, tăng cường đồng 
thuận xã hội" (2). Đồng thời nỗ lực giáo 
dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai 
cấp công nhân, nông dân, trí thức, đội 
ngũ thương nhân, tôn trọng và phát huy 
vai trò của họ. Những điều này chắc 
chắn sẽ là đóng góp quan trọng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam về mặt lý 
luận cho việc một nước đang phát triển 

với đa dân tộc làm thế nào để phát triển 
chế độ dân chủ XHCN. 

VI. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lập 
trường chính trị kiên định 

Chú trọng xây dựng lý luận tư 
tưởng và tố chất chính trị của Đảng để 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng trở thành điểm sáng 
trong đổi mới lý luận tại Đại hội XI. 

1. Tăng cường nghiên cứu lý luận và 
trả lời những vấn đề mới trong công 
cuộc đổi mới 

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn 
chú trọng xây dựng và phát triển lý 
luận. Năm 1996, Bộ Chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã thành lập Hội đồng lý luận 
Trung ương để tăng cường công tác 
nghiên cứu lý luận của Đảng. Cùng với 
sự biến đổi trong và ngoài nước, quá 
trình đổi mới, mở cửa của Việt Nam đã 
làm nảy sinh nhiều vấn đề mới cần được 
tăng cường nghiên cứu lý luận. Đại hội 
XI đã chỉ ra: "Công tác nghiên cứu lý 
luận, tổng kết thực tiễn nhìn chung vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức 
trên một số vấn đề cụ thể của công cuộc 
đổi mới còn hạn chế, thiếu thống nhất. 
Năng lực, phẩm chất của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
còn hạn chế" (2), đã đòi hỏi Đảng Cộng 
sản Việt Nam phải nâng cao chất lượng 
và hiệu quả của nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn, xác định rõ các vấn 
đề về Đảng cầm quyền, về CNXH, quá 
trình đi theo con đường CNXH của Việt 
Nam. Thực tế cũng cho thấy Đảng Cộng 
sản Việt Nam cần nâng cao tính chiến 
đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của 
công tác tư tưởng, đổi mới công tác giáo 
dục lý luận chính trị trong nội bộ Đảng. 

 Yêu cầu hiểu biết đúng đắn và trả 
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lời một cách khoa học hai vấn đề cơ bản 
về xây dựng Đảng và xây dựng XHCN, 
chắc chắn sẽ là cái gốc để nắm vững xây 
dựng lý luận tư tưởng, và nhất định sẽ 
thúc đẩy đổi mới lý luận của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Những đổi mới này còn 
thể hiện ở: 

- Nhấn mạnh, tạo điều kiện cho cuộc 
thảo luận dân chủ, tranh luận một cách 
khoa học, khuyến khích đi sâu đổi mới 
và phát huy trí tuệ cá nhân và tập thể 
trong nghiên cứu lý luận.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ chức nghiên cứu lý luận, cải thiện 
các cơ quan nghiên cứu lý luận để phù 
hợp với yêu cầu thực tế.  

Nhận thấy rằng lý luận là kim chỉ 
nam cho xây dựng, phát triển và đổi mới 
của Đảng, cần thiết phải tăng cường xây 
dựng lý luận tư tưởng của Đảng, tập 
trung nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công tác tư tưởng trong công cuộc đổi 
mới. 

2. Yêu cầu các cán bộ, đảng viên 
nâng cao trình độ lý luận chính trị 

Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu 
đảng viên và cán bộ "Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 
nâng cao năng lực của mình, phòng 
chống các loại cám dỗ. Đại hội Đảng lần 
thứ XI nhấn mạnh: "đổi mới công tác 
giáo dục lý luận chính trị trong Đảng, 
nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp. Đưa việc “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” trở thành nhiệm vụ thường xuyên 
của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Mỗi 
cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, 
rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu 
tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt 
động "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch; phê phán, đẩy lùi những 

biểu hiện "tự diễn biến". Giữ gìn sự 
đoàn kết, thống nhất trong Đảng” (2). 

Tóm lại, Đại hội XI đã cho thấy, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng 
xây dựng và đổi mới công tác lý luận. 
Đại hội XI đã tổng kết một cách toàn 
diện kinh nghiệm cơ bản trong quá 
trình xây dựng Đảng từ trước tới nay, 
rằng Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
duy trì đường lối đổi mới, duy trì con 
đường CNXH; khái quát lý luận về 
những vấn đề liên quan đến phương 
hướng phát triển của đất nước, chẳng 
hạn như vấn đề về thời kỳ quá độ đi lên 
CNXH và nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, xác định các yêu cầu và 
nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế và 
xã hội; đề ra một cách sáng tạo những lý 
luận tư tưởng như đổi mới mô hình tăng 
trưởng kinh tế, phát triển dân chủ 
XHCN và phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc và xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, đã cung cấp một vũ 
khí lý luận cho sự phát triển về mọi mặt 
của Việt Nam. 
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